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ToùM TAéT:
Nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu được thu thập từ 286 sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 của

Trường Du lịch - Đại học Huế. Các phương pháp kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân
tích nhân tố (EFA) và kiểm định phương sai một yếu tố One way Anova. Kết quả nghiên cứu cho
thấy, có 7 nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Du lịch là (1) Thái độ cá
nhân, (2) Nguồn vốn, (3) Giáo dục, (4) Chuẩn chủ quan, (5) Nhận thức kiểm soát hành vi, (6) Kinh
nghiệm, (7) Công nghệ. Từ kết quả đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao ý
định khởi nghiệp của sinh viên trong thời gian tới.

Từ khóa: khởi nghiệp, sinh viên, Trường Du lịch - Đại học Huế.
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Tạp chí công Thương

1. đặt vấn đề 
Hiện nay, khởi nghiệp đang trở thành một xu

hướng nổi bật tại Việt Nam. Phong trào khởi nghiệp
lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một làn sóng sáng tạo
góp phần vào việc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa
dạng của xã hội. Năm 2024, Tổ chức Sở hữu trí tuệ
thế giới công bố Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng
xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu so với
năm 2023, vươn lên vị trí thứ 44 trên tổng số 133
quốc gia và nền kinh tế. Đây là minh chứng rõ nét
cho sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi
nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. 

Trường Du lịch - Đại học Huế đang từng bước
phát triển, hướng đến trở thành cơ sở đào tạo hàng
đầu trong lĩnh vực du lịch tại khu vực miền Trung -
Tây Nguyên và cả nước. Với sứ mệnh đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường đặc biệt
chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, kỹ năng
nghề nghiệp và công tác hướng nghiệp cho sinh
viên, trong đó có khởi nghiệp kinh doanh. Khởi

nghiệp là chìa khóa quan trọng để tăng trưởng
kinh tế, việc thúc đẩy giới trẻ khởi nghiệp là một
trong những ưu tiên hàng đầu của các nhà chính
sách. Sinh viên với nhiều ý tưởng, đam mê, khát
vọng, cùng khả năng tiếp thu linh hoạt và sáng tạo
đã tạo nên những dấu ấn về khởi nghiệp. Nhận
thấy được điều đó, nhóm tác giả đã tiến hành
nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý
định khởi nghiệp của sinh viên Trường Du lịch -
Đại học Huế. Việc nghiên cứu các nhân tố ảnh
hưởng đến ý định khởi nghiệp có ý nghĩa quan
trọng trong việc khơi dậy tinh thần doanh nhân
trong sinh viên. Đây cũng là cơ sở để Nhà trường
xây dựng các giải pháp và chiến lược phù hợp
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kỹ
năng nghề nghiệp, đồng thời thúc đẩy ý định khởi
nghiệp, đáp ứng xu thế phát triển hiện nay.

2. Tổng quan lý thuyết và mô hình nghiên cứu 
Hành trình khởi nghiệp không chỉ đơn giản là

việc thành lập doanh nghiệp mới mà cần được
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nhìn nhận trong cả một quá trình từ ý định đến
hành động (Hisrich & cộng sự, 2013). Khởi nghiệp
là hoạt động có dự định và kế hoạch (Krueger &
cộng sự, 2000; Hisrich & cộng sự, 2013). Ý định
khởi nghiệp là giai đoạn đầu của hoạt động khởi
nghiệp và chịu ảnh hưởng của các nhân tố ngoại
sinh (Anderson & Jack, 2002). Ý định khởi nghiệp
có vai trò quan trọng tới cả hành trình khởi nghiệp
của các cá nhân và gián tiếp thúc đẩy hoạt động
sáng tạo, tính năng động của nền kinh tế và giải
quyết vấn đề việc làm (Delmar & cộng sự, 2003).
Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với sinh viên bởi
họ là nhóm tinh hoa, có tri thức và được đào tạo
bài bản (Wilbard, 2009). Ý định khởi nghiệp là ý
định của một cá nhân để bắt đầu một doanh
nghiệp (Souitaris, Zerbinati, & Al-Laham, 2007),
chỉ ra việc lập kế hoạch và tạo dựng một doanh
nghiệp là một quá trình (Gupta & Bhawe, 2007).
Theo Schwarz, Wdowiak, Almer - Jarz và
Breitenecker (2009), dự định khởi sự kinh doanh
của sinh viên xuất phát từ các ý tưởng của sinh
viên và được định hướng đúng đắn từ chương trình
giáo dục và những người đào tạo. 

Trong các nghiên cứu về khởi nghiệp, mô hình
lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) của Ajzen
(1991) là một trong những mô hình được sử dụng
phổ biến nhất để đo lường ý định khởi nghiệp của
một cá nhân). Lý thuyết này được phát triển từ lý
thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned
Action) của Fishbein & Ajzen (1975), nhằm giải
thích làm thế nào ý định có thể dự đoán được hành
vi thực tế, đặc biệt khi mô hình này có thể đề xuất
được một khung lý thuyết chặt chẽ, có khả năng
tổng quát cao để hiểu và tiên lượng được hành
động khởi nghiệp. Trên thế giới đã có rất nhiều
học giả nghiên cứu về xu hướng khởi nghiệp này,
đặc biệt là vấn đề liên quan đến các yếu tố ảnh
hưởng đến hoạt động khởi nghiệp của sinh viên.
Suan và cộng sự (2011) nghiên cứu ý định khởi
nghiệp của 200 sinh viên Malaysia, các yếu tố như
đặc điểm tính cách, giáo dục, kinh nghiệm và nhận
thức mong muốn đều ảnh hưởng tích cực đến ý
định khởi nghiệp. Sabah (2016) khảo sát 528 sinh
viên ngành Quản trị kinh doanh tại Thổ Nhĩ Kỳ, sử
dụng lý thuyết hành vi dự định (Ajzen, 1991), các
yếu tố độ đối với hành vi, nhận thức kiểm soát
hành vi và quy chuẩn chủ quan-đều ảnh hưởng tích
cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Nghiên
cứu của Đỗ Thị Hoa Liên (2016), áp dụng mô hình

của Krueger & Brazeal (1994) và Ajzen (1991),
nghiên cứu trên 315 sinh viên ngành Quản trị kinh
doanh của Trường Đại học Lao động-Xã hội chỉ ra
5 yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp gồm:
giáo dục, kinh nghiệm, gia đình-bạn bè, tính cách
và nguồn vốn. 

3. Phương pháp nghiên cứu và mô hình
nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng
phương pháp hỗn hợp bao gồm định tính và định
lượng để tìm hiểu và giải quyết vấn đề nghiên cứu.
Nghiên cứu đã sử dụng một số phân tích, kiểm
định: kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số
Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá
EFA, phân tích hồi quy tuyến tính bằng phần mềm
SPSS 26.0.

Mô hình nghiên cứu: Đối với nghiên cứu này
nhóm tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu dựa
trên kế thừa và phát triển các yếu tố trong mô hình
lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) của Ajzen
(1991) và dựa trên một số nghiên cứu về ý định
khởi nghiệp tại các trường đại. Mô hình nghiên cứu
bao gồm 7 nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp
của sinh viên Trường Du lịch, bao gồm: thái độ cá
nhân, nguồn vốn, giáo dục, chuẩn chủ quan, nhận
thức kiểm soát hành vi, kinh nghiệm, công nghệ. 

4. Kết quả nghiên cứu 
Tác giả đã tiến hành khảo sát trực tiếp sinh

viên đang theo học tại Trường Du Lịch - Đại học
Huế và thu về 286 phiếu hợp lệ. Trong đó có 185
người là nữ (chiếm 64,7%) và chỉ 101 người là
nam (chiếm 35,3%). Bên cạnh đó, sinh viên tham
gia khảo sát chủ yếu là sinh viên đến từ miền
trung với 217 sinh viên, chiếm 75,9%. Tiếp đến là
miền Nam với 40 sinh viên, chiếm 14% và miền
Bắc 29 sinh viên, chiếm 10,1%. Sự khác biệt này
có thể ảnh hưởng đến các kết quả thu được, đặc
biệt nếu các quan điểm, thái độ hoặc hành vi được
khảo sát. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp
phân tích hệ số Cronbach’s Alpha trước khi phân
tích nhân tố EFA để loại các biến không phù hợp.
Các thang đo đạt độ tin cậy vì có kết quả hệ số
Cronbach’s Alpha > 0.6; hệ số tương quan biến
tổng đều lớn hơn 0,3. Như vậy, thang đo phù hợp
sử dụng cho bước phân tích nhân tố khám phá
(Hoang & Chu, 2008). (Bảng 1)

Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA)
bằng phương pháp xoay (Promax) cho thấy  21
biến quan sát đều đạt yêu cầu về giá trị cụ thể: Hệ
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Hệ số tải của các nhân tố 

CCQ CN NT TD GD NV KN

Tôi tin rằng tôi hoàn toàn có thể khởi nghiệp trong tương lai
(NT1) 0,854

Nếu tôi cố gắng tôi có thể thành công khi khởi nghiệp (NT3) 0,810

Tôi có thể kiểm soát được quá trình khởi nghiệp (NT2) 0,797

Tôi cảm thấy rất hài lòng khi trở thành một chủ doanh nghiệp
(TD1) 0,876

Khởi nghiệp kinh doanh rất có sức hút đối với tôi (TD2) 0,802

Nếu tôi có cơ hội và nguồn lực, tôi thích khởi nghiệp kinh
doanh.(TD3) 0,783

Tôi không ngại rủi ro trong kinh doanh (TD5) 0,735

Trong các lựa chọn thì tôi muốn trở thành một doanh nhân
(TD4) 0,753

Khởi nghiệp kinh doanh có nhiều cơ hội để phát triển bản than
(TD6) 0,812

Giáo dục trong trường cung cấp những kỹ năng và năng lực
cần thiết để khởi nghiệp (GD1) 0,875

Giáo dục trong trường đại học khuyến khích tôi phát triển
những ý tưởng sáng tạo để khởi nghiệp(GD2) 0,826

Giáo dục trong trường cung cấp những kiến thức cần thiết về
kinh doanh để tôi khởi nghiệp (GD3) 0,738

Giáo dục trong trường khuyến khích sinh viên tham gia các
hoạt động ngoại khóa về khởi nghiệp (GD4) 0,740

Tôi có khả năng tích lũy vốn để kinh doanh (NV2) 0,796

Tôi có thể huy động vốn từ gia đình, người thân để khởi nghiệp
(NV1) 0,796

Tôi có thể vay vốn để kinh doanh (NV3) 0,790

Tôi có thể huy động vốn từ những nguồn vốn khác (NV4) 0,785

tôi đã và đang tham gia công tác quản lý (cán bộ lớp, cán bộ
Đoàn,…) (KN3) 0,811

Tôi đã từng làm công việc liên quan đến kinh doanh (KN1) 0,805

tôi đã từng là thành viên của câu lạc bộ kinh doanh trong hoặc
ngoài nhà trường (KN2) 0,783

tôi đã từng tham gia các hoạt động ngoại khóa tại các doanh
nghiệp (KN4) 0,752

Eigenvalue 8,115 2,079 1,690 1,559 1,256 1,183 1,515

Phương sai trích 80,425%

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu SPSS 26.0, 2025



Lời cảm ơn: 
Chúng tôi chân thành cảm ơn Quỹ Khoa học và Công nghệ Trường Du lịch - Đại học Huế, mã số

TDL.GV.2024-09 đã hỗ trợ nghiên cứu này.

Mã biến
Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn

Giá trị t Sig.
Thống kê đa cộng tuyến

B Sai số chuẩn Beta Tolerance VIF

Hằng số 0,578 0,240 2,406 0,017

CCQ*** 0,151 0,050 0,158 3,029 0,003 0,651 1,537

CN*** 0,257 0,036 0,435 7,173 0,000 0,932 1,073

NT*** 0,143 0,049 0,150 2,925 0,004 0,672 1,488

TD*** 0,168 0,034 0,296 4,903 0,000 0,942 1,062

GD**** 0,189 0,037 0,307 5,152 0,000 0,966 1,035

NV*** 0,255 0,044 0,241 4,573 0,000 0,640 1,563

KN*** 0,237 0,044 0,330 5,359 0,000 0,904 1,106

a. Biến phụ thuộc: YD

Bảng 3. Kết quả hồi quy tuyến tính

Ghi chú: *** có ý nghĩa thống kê ở mức 1%                                             Nguồn: Kết quả xử lý số liệu SPSS 26.0, 2025
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(VIF) của các biến rất nhỏ đều dưới 2, do vậy mô
hình hồi quy không vi phạm hiện tượng đa cộng
tuyến. Các biến độc lập tham gia vào mô hình bao
gồm TD, CCQ, NT, GD, KN, CN, NV đều có Sig.
(2-tailed) < 0,05. Do đó, các yếu tố trên đều có ý
nghĩa trong mô hình và tác động đến ý định khởi
nghiệp du lịch của sinh viên Trường Du lịch - Đại
học Huế, cụ thể: 

yd = 0,578 + 0,151ccQ + 0,257cn 
+ 0,143nT + 0,168Td + 0,189gd
+ 0,255nV + 0,237Kn 

Kết quả cho thấy các hệ số hồi quy đa số đều có
giá trị dương, điều này cho thấy có sự tác động cùng
chiều giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. 

Nhân tố “Công nghệ” có hệ số b = 0,275 với
mức ý nghĩa Sig = 0,000 < 0,05 nên nhân tố này có
tác động lớn nhất đến “Ý định khởi nghiệp du lịch”
của sinh viên Trường Du Lịch - Đại học Huế. Yếu
tố có tác động tiếp theo là nguồn vốn (NV) có hệ số
b = 0,255, giáo dục (GD) với hệ số b = 0,189. Các
yếu tố còn lại cũng có tác động dương cùng chiều
đến ý định khởi nghiệp du lịch của sinh viên
Trường Du lịch, cụ thể chuẩn chủ quan hệ số b =
0,151, thái độ (TD) có hệ số b = 0,168; nhân thức
kiểm soát hành vi hệ số b = 0, 143. 

5. Kết luận và thảo luận
Thứ nhất, cần được ưu tiên thúc đẩy, tích hợp

các môn học về công nghệ du lịch vào chương trình
đào tạo như marketing số, OTA, phân tích dữ liệu,
ứng dụng di động, VR/AR, nền tảng đặt phòng. Bên
cạnh đó, khuyến khích sinh viên thực hiện dự án
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào du lịch.
Hướng dẫn sinh viên cá nhân hóa trải nghiệm du
lịch bằng công nghệ. Hỗ trợ xây dựng website, app
và kênh truyền thông để triển khai ý tưởng kinh
doanh du lịch.

Thứ hai, kết nối với ngân hàng, quỹ đầu tư và
tổ chức các workshop để sinh viên tiếp cận nguồn
vốn ưu đãi và cơ hội gọi vốn. Đưa kiến thức quản
lý tài chính vào giảng dạy để sinh viên biết lập
ngân sách, quản lý dòng tiền, phân tích chi phí khi
khởi nghiệp. Hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch
kinh doanh khả thi thông qua các khóa học, buổi
hướng dẫn chuyên sâu. Xem xét thành lập quỹ hỗ
trợ khởi nghiệp từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp,
cựu sinh viên hoặc ngân sách trường. Mời các
chuyên gia khởi nghiệp và doanh nhân thành đạt
trong lĩnh vực du lịch tham gia giảng dạy hoặc
đồng hành hướng dẫn các dự án khởi nghiệp của
sinh viên. 

Thứ ba, để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của
sinh viên, cần cải thiện môi trường hỗ trợ khởi
nghiệp, giảm thiểu rủi ro thị trường và tạo niềm tin
vào sự ổn định, phát triển của ngành Du lịch n
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AbsTRAcT: 
This study investigates the factors influencing entrepreneurial intention among third - and

fourth-year students at the School of Hospitality and Tourism, Hue University. Data were
collected from a sample of 286 students and analyzed using Cronbach’s Alpha for reliability
testing, Exploratory Factor Analysis (EFA), and one-way ANOVA. The findings identify seven
key factors that significantly impact students’ entrepreneurial intentions: (1) personal attitude, (2)
access to capital, (3) education, (4) subjective norms, (5) perceived behavioral control, (6)
experience, and (7) technology. Based on these insights, the study proposes several
recommendations aimed at fostering and enhancing entrepreneurial intention among tourism
students in the future.

Keywords: entrepreneurship, students, School of Hospitality and Tourism - Hue University.
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